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Kế hoạch
DẠY HỌC Tự CHỌN  năm học 2014 - 2015
trường THCS an lạc
Thực hiện hướng dẫn Của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc hướng dẫn dạy học tự chọn năm học 2014 - 2015.
Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế  của nhà trường năm học 2014 - 2015 và nguyện vọng của học sinh. 

Trường THCS An Lạc xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn cụ thể như sau:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 

   I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

     1. Đội ngũ giáo viên:

        -  Năm học: 2013-2014 tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 22 đồng chí (nữ: 17 đ/c, nam: 5 đ/c).

          + Đạt chuẩn 100%

          + Trên chuẩn : 15 đ/c đạt 69.6 %:  (Trong đó: Cán bộ quản lí: 2 đồng chí, phục vụ: 4 đồng chí, giáo viên: 16 đồng chí. )

          +  Đang học ĐH: 01 đồng chí. Đội ngũ được chia ra như sau:

	TS
	Quản lí
	Giáo viên
	Phục vụ

	
	ĐH
	CĐ
	TC
	ĐH
	CĐ
	Dưới chuẩn
	Hợp đồng
	ĐH
	CĐ
	TC
	HĐ

	21
	02
	0
	0
	10
	06
	0
	01
	02
	01
	01
	0


                 Trong đó chia ra :   + Biên chế:

	SL
	CBQL
	PHỤC VỤ
	GIÁO VIÊN

	
	HT
	HP
	KT
	VT
	TV
	ĐD
	Toán
	VL
	Hóa
	Sinh
	NV
	LS
	Địa
	TA
	GDCD
	CN
	MT
	TD
	AN

	21
	01
	01
	01
	01
	01
	01
	03
	0
	01
	01
	02
	01
	01
	02
	01
	01
	01
	01
	01


-  Danh sách  đội ngũ năm học 2013 – 2014
	stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Gốc đào tạo
	Bằng TN

cao nhất
	Năm vào ngành
	Ghi chú

	1. 
	Dương Văn Hè
	1966
	CĐ Văn
	ĐH Văn
	1988
	

	2. 
	Đặng Xuân Thông
	1972
	C§ Lý
	§H Lý
	1993
	

	3. 
	Phạm Thj H. Nhài
	1978
	CĐ Hóa- Sinh
	ĐH Hóa
	1998
	

	4. 
	Nguyễn Thị Yến
	1974
	CĐ Toán –Lý
	§ H Toán 
	2002
	

	5. 
	Mạc Thị Hòa
	1980
	C§KTCN
	C§KTCN
	2003
	

	6. 
	Nguyễn Thị Phượng
	1977
	C§To¸n – Lý
	ĐH Toán
	1998
	

	7. 
	Hoàng Văn Phương
	1980
	CĐ Toán –Lý
	C§ To¸n-Lý
	2002
	

	8. 
	Nguyễn Thế Hanh
	1978
	C§TDTC
	C§TDTC
	2000
	

	9. 
	Dương Thị Ng. Lan
	1978
	§ H Văn
	ĐH Văn
	2002
	

	10. 
	Trần Thị Ng. Lan
	1976
	§ H Anh văn
	ĐH Anh Văn
	1998
	

	11. 
	Tăng Thị Tuyết
	1977
	ĐH Anh văn
	ĐH Anh Văn
	1998
	

	12. 
	Lê Thị Khánh
	1980
	CĐ Âm nhạc
	CĐ Âm Nhạc
	2002
	

	13. 
	Dương Thị Hoa
	1978
	CĐ Địa –GDCD
	ĐH Địa
	2000
	

	14. 
	Nguyễn Thị Phúc
	1979
	§ H Địa
	§ H Địa
	2003
	

	15. 
	Phạm Thị Lý
	1981
	CĐ Mĩ thuật
	§  H Mĩ Thuật
	2004
	

	16. 
	Mạc Thị Hường
	1980
	ĐH Sử
	ĐH Sử
	2003
	

	17. 
	Nguyễn Thị  lan Anh
	1974
	TCKT
	§H KT
	1995
	

	18. 
	Nguyễn Thị Sang
	1977
	TC Văn Thư
	TCVT
	2006
	

	19. 
	Nguyễn Thị Th.Thảo
	1987
	CĐ Thư viện
	C§TV
	2010
	

	20. 
	Mạc Thị Hoa
	1982
	ĐH Văn
	ĐH Văn
	2004
	

	21. 
	Nguyễn Thị Liễu
	1961
	10 +3TD
	§HTD
	1983
	

	
	
	
	
	
	
	


  2. Học sinh:

	STT
	Khối
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú 

	1
	6
	2
	65
	

	2
	7
	2
	61
	

	3
	8
	2
	71
	

	4
	9
	2
	63
	

	TT
	08
	260
	


 II. Những thuận lợi
      1. Đội ngũ.
         - Năm học 2014-2015, nhà trường có đủ số lượng giáo viên, tương đối đầy đủ về loại hình đào tạo. Đa số các đồng chí giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có sự đoàn kết nhất trí cao, có trình độ chuyên môn khá, say sưa với nghề, cập nhật công nghệ thông tin mới nhanh, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt. Chất lượng giáo viên tương đối đồng đều, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, yêu nghề, nhiệt tình trong công việc.

        - Đội ngũ giáo viên trẻ chiếm đa số, nhìn chung các đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể, có ý thức  tự học, tự bồi dư​ỡng nâng cao trình độ, tích cực đổi mới ph​ương pháp. Nhiều đồng chí thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao, hết lòng vì học sinh thân yêu. Một số đồng chí có kinh nghiệm giảng dạy, có thái độ nhiệt tình, hăng say giảng dạy, chủ nhiệm có hiệu quả cao, có kinh nghiệm và trách nhiệm cao trong công tác bồi dưỡng HSG. Năm học 2014-2015,  có 01 đồng chí danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 15 đồng chí dạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Kết quả học sinh giỏi của nhà trường từng bước được nâng lên  học sinh giỏi lớp 8 xếp thứ 13/19 trường. 
         - Ban giám hiệu, các đoàn thể trong nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh kết hợp đồng bộ trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.  
         - Nhà trường có tương đối đủ cán bộ phục vụ cho công tác giảng dạy và các hoạt động: thư viện, văn thư,  kế toán.  Cụ thể như sau:

 +  Kế toán :  01 đ/c chuyên trách có trình độ đại học.

 + Cán bộ thư viện : 01đ/c chuyên trách có trình độ cao đẳng

+ Văn thư : 01 đ/c chuyên trách có trình độ trung cấp
     2. Học sinh.

        - Học sinh nhìn chung có ý thức học tập, lễ phép, chấp hành nội quy nhà trường. Một số phụ huynh bước đầu quan tâm đến việc học của con em mình.

     3. Cở sở vật chất.

   - Tổng số phòng học là 09 và phòng học bộ môn là 03, phòng tin học là 01. Các phòng đều tương đối đủ điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh học đường, đảm bảo đủ diện tích, ánh sáng.

   - Phòng làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu.

       -  Được sự quan tâm của Hội Cha mẹ học sinh nhà trường đã xây dựng được thư viện chuẩn phục vụ tốt cho việc dạy và học của GV và HS.

       -  Được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT Chí Linh tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ năm học, về chuyên môn, tăng cường sách giáo khoa, sách giáo viên, thiết bị phục vụ  giảng dạy và học tập. 
  4. Các lực lượng tham gia công tác giáo dục.
        - Nhà trường được Đảng uỷ - HĐND – UBND, các đoàn thể trong xã quan tâm và ban đại diện hội cha mẹ học sinh phối hợp hỗ trợ. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhiệt tình ủng hộ các phong trào của trường và quan tâm nhiều đến việc học tập, chất lượng học tập của con em mình.
       - Các tổ chức khác trong nhà trường như: CĐ, ĐTNCSHCM, ĐTNTPHCM, TTND đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức học sinh nhất là học sinh cá biệt dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, BGH nhà trường.
     5. Phong trào nhà trường:

       - Trong những năm gần đây, chất lượng dạy và học của nhà trường có nhiều khởi sắc. Đặc biệt số hs thi đỗ vào THPT ngày càng cao, đạt được trên mức bình quân của thị xã  năm học 2014 – 2015 tổng số HS đỗ vào THPT Công lập 34/36 đạt 94.4%, xếp chung đứng thứ 8/19 trường trong toàn Thị xã, đứng thứ 103/272 trường trong tỉnh.
       - Chất lượng học sinh giỏi còn thấp, năm học 2014 -2015 đội tuyển HSG lớp 6,7,8 của nhà trường xếp thứ 14/19 trường trong toàn Thị xã. Trong đó có 03 HS vào đội tuyển học sinh giỏi của Thị xã ở môn  toán 8, Sử 8, Địa8

Với những thành tích đó, năm học 2014- 2015 trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, có các  thầy cô giáo đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

II. Khó khăn
1. Đội ngũ giáo viên                 
       - Tuy đủ về số lượng nhưng chất lượng giáo viên chưa cao, có những giáo viên không đảm bảo được chất lượng bộ môn do mình đảm nhiệm. Đa số giáo viên trẻ kinh nghiệm còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu loại hình đào tạo như môn sinh học. 

      - Trình độ đội ngũ giáo viên chư​a đồng đều, còn một số đồng chí ch​ưa đáp ứng được yêu cầu trong việc đổi mới phư​ơng pháp dạy học môn mình được thi tuyển viên chức, đặc biệt là nhiệm vụ bồi d​ưỡng học sinh giỏi.

     - Phần lớn các đồng chí cán bộ giáo viên nhà xa trường, gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Nhiều môn chỉ có một giáo viên giảng dạy nên khả năng học hỏi và đánh giá giáo viên còn hạn chế. Rất nhiều đồng chí giáo viên con nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn, chất lượng dạy và học.
    - Cán bộ thiết bị chỉ là giáo viên kiêm nhiệm, chưa được qua đào tạo nên gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị đồ dùng cho GV.

     2. Cơ sở vật chất


- Có tương đối đủ CSVC cho việc dạy và học      
- Có văn phòng tổ song chưa có máy tính, bàn ghế thì đã xuống cấp và hỏng hóc.

- Có  sân chơi bãi tậpcho học sinh.
     3. Thiết bị dạy học.
       - Đã được cung cấp đầy đủ về mặt số lượng trong các năm học theo định hướng đổi mới nhưng chất lượng TBDH không tốt, có những loại TBDH nhận về nhưng không sử dụng được. Nhiều đồ dùng dạy học chưa đảm bảo, độ chính xác chưa cao nhất là môn Lịch sử, Vật lí, Hóa học… Một số môn đồ dùng dạy học còn ít như môn Ngữ văn, giáo dục công dân…

         - Đã có phòng sắp xếp TBDH nhưng còn quá chật và thiếu do vậy việc sử dụng còn gặp rất nhiều khó khăn.

     4. Học sinh.

        - Mặc dù chất lượng học sinh bước đầu có tiến bộ song mặt bằng chất lượng HS còn thấp  đặc biệt là khối lớp 6;8.  
    - Rất nhiều phụ huynh đi nước ngoài các em ở với ông, bà, cô, dì, chú bác nên ảnh hưởng rất lớn đến việc GD đạo đức HS và việc học tập của các em.

    - Điều kiện và phương tiện của gia đình đầu tư cho học tập của học sinh còn ít .

    - Học sinh phải lao động giúp gia đình nhiều nên có ít thời gian  học bài và làm bài ở nhà.

        - Mức độ nhận thức của nhiều PHHS về việc học tập của con em mình còn hạn chế, đời sống nhân dân còn quá thấp kém, cái đói, nghèo luôn là nguyên nhân đe doạ việc học hành của học sinh gây ra hiện tượng học sinh bỏ học, nhiều phụ huynh  chưa chú ý tới việc học tập của con em còn phó thác trách nhiệm cho nhà trường, học sinh chưa có nhận thức và động cơ học tập đúng đắn, chưa có ý thức chủ động tích cực trong học tập.

     - Sức ép của cơ chế thị trường và những mặt trái của xã hội cũng luôn là những nhân tố tác động tiêu cực đến thái độ, ý thức học tập của học sinh. Nhiều học sịnh chưa thực sự chăm học, còn mải chơi, nhiều em có bố mẹ đi làm xa, ở nhà với ông bà hoặc cô bác dẫn đến việc phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình để quản lý các em  gặp nhiều khó khăn. Lực học của một số em còn yếu, chữ xấu, lười học, thường xuyên không chuẩn bị bài và học bài trước khi đến lớp.

Phần II: Đối tượng, nội dung, mục đích  yêu cầu và những quy định cụ thể:
1. Đối tượng.

  Nhà trường tổ chức dạy học tự chọn cho tất cả học sinh các khối 6,7,8,9. Mỗi lớp học sinh được học 2 Tiết chủ đề tự chọn /Tuần 
2. Nội dung dạy học tự chọn: Dạy tự chọn theo các chủ đề bám sát
	TT
	Lớp
	Môn dạy
	Số tiết
	TT
	Lớp
	Môn dạy
	Số tiết

	1
	6a
	Toán + T. Anh
	2
	6
	8a
	Văn + Lý
	2

	2
	6b
	Toán + T. Anh
	2
	7
	8b
	Toán + Lý
	2

	3
	7a
	Văn + Toán
	2
	8
	9a
	Toán + T. Anh
	2

	4
	7b
	Toán + T. Anh
	2
	9
	9b
	Toán + T. Anh
	2


3. Mục tiêu: 

a. Chủ đề tự chọn bám sát môn Toán: Có mục tiêu là củng cố kiến thức, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức kỹ năng: về số học: phân số, số nguyên tố...; khắc sâu những kiến thức về đại số...; rèn những kỹ năng giải toán theo dạng bài; rèn kỹ năng vẽ và chứng minh hình học...
b. Chủ đề tự chọn bám sát môn Ngữ Văn : Có mục tiêu củng cố kiến thức, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức, kỹ năng tìm hiểu về nội dung ý nghĩa của các văn bản văn học Nước ngoài và Văn học Việt nam ở các giai  đoạn khác nhau. Rèn kĩ năng sử dụng từ , câu , kỹ năng viết văn cho học sinh.
c. Chủ đề tự chọn bám sát môn Tiếng anh: Có mục tiêu là củng cố kiến thức, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức kỹ năng: về đọc, viết, phát âm …
d. Chủ đề tự chọn bám sát môn Vật lý: Có mục tiêu là củng cố kiến thức, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức kỹ năng làm bài tập, giải thích các vấn đề liên quan

4: Những quy định: 
a: Thời lượng: Mỗi lớp học 02 tiết/ tuần.
b: Kiểm tra đánh giá: Việc kiểm tra đánh giá dạy học chủ đề tự chọn trong kế hoạch của nhà trường theo quy định tại Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS ban hành kèm theo QĐ 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.
Phần III. Kế hoạch, chương trình dạy học chủ đề tự chọn bám sát  năm học 2013 - 2014
	Học kỳ I  : 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

	Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/tuần   = 17 tiết

	Cả năm   : 35 tuần x1 tiết/tuần    = 35 tiết


1: Kế hoạch, chương trình dạy học chủ đề tự chọn bám sát: 
Dạy theo phương án phân phối chương trình dạy chủ đề bám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học: 2007- 2008
                 ( Có điều chỉnh bằng PPCT mới thực hiện từ tháng 10 năm 2012 của Sở GD-ĐT Hải Dương)
Phần IV: biện pháp thực hiện:
- Nhà trường triển khai cụ thể chi tiết những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc dạy học tự chọn. Đồng thời tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội về mục đích ý nghĩa dạy học tự chọn, hướng dẫn học sinh lựa chọn môn học cũng như chủ đề tự chọn cho phù hợp.
- Phân công giáo viên có khả năng chuyên môn để cùng với tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho chương trình dạy học tự chọn bám sát và thực hiện nghiêm túc việc dạy học tự chọn theo kế hoạch đã xây dựng.

- Đưa nội dung dạy học chủ đề tự chọn vào việc trao đổi chuyên môn trong sinh hoạt tổ để cùng nhau bàn bạc và thống nhất về phương pháp dạy học.
- Ban giám hiệu kiểm tra thường xuyên với những hình thức như đột xuất, chuyên đề việc thực hiện dạy học những chủ đề tự chọn đã xây dựng. Có những hình thức xử lí nghiêm khắc đối với giáo viên thực hiện không nghiêm túc việc dạy học tự chọn.
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